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phần mở đầu

1. Cơ sở của Đề án :
Công nghệ thông tin ngày càng có vai trò rất quan trọng trong công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước. Nhất là trong điều kiện xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế tri thức đang tác động trong nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh đó, vai trò của công nghệ thông tin đặc biệt quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế nước ta. 

Trong một xã hội thông tin ngày càng nhiều và đòi hỏi xử lý thông tin nhanh đặt ra cho các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải được trang bị công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản lý nền kinh tế xã hội đang mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã nêu rõ nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2001-2005 như sau:

“ Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội đi đầu trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động theo phương châm bảo đảm tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả lâu dài. Tin học hóa hoạt động các cơ quan Đảng và Nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo khẩn trương xây dựng các hệ thống thông tin cần thiết phục vụ lới ích công cộng của nhân dân, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.”

Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2001-2005 xây dựng dựa trên cơ sở sau đây:

+ Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đề án của Bộ Công nghiệp về tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 nhằm triển khai thực hiện Đề án tin học hóa của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đề án của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 nhằm triển khai thực hiện Đề án tin học hóa của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Văn bản số 1327/CV-TU ngày 26/10/2000 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị.

+ Văn bản số 2988/UBT ngày 22/7/2002 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương cho Sở Công nghiệp Đồng Nai lập và triển khai “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp” theo nội dung chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2001-2005 (trong 12 chương trình kinh tế xã hội của tỉnh).

2. Mục tiêu :

- Xây dựng và phát triển các hệ thống tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Công nghiệp phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước của Sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành công nghiệp. Hoàn thiện và thống nhất áp dụng các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành (thư tín điện tử, gửi và nhận văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc, quản lý cán bộ...). 
- Tổ chức và tích hợp các cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp bào gồm Cở sở dữ liệu các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn và Cơ sở dữ liệu quản lý lưới điện công nghiệp và dân dụng trên địa bàn phục vụ công tác quản lý điều hành ngành công nghiệp và sử dụng chung.
- Đào tạo tin học : phổ cập công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ lãnh đạo và công chức của Sở có đủ khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính trong xử lý công việc thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ tin học cho các bộ công chức của Sở, tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng công nghệ mới trong công việc thường xuyên. 

- Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc của Sở Công nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở trên cơ sở gắn mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở với chương trình cải cách hành chính chung của Chính phủ. Bám sát các mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính Nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin quản lý hành chính nhằm giải quyết các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp được thuận tiện nhanh gọn và chất lượng cao.
Chỉ tiêu cụ thể :
Đề án Tin học hóa công tác quản lý hành chính Nhà nước của Sở Công nghiệp (sau đây được gọi tắt là Đề án 112) nhằm ứng dụng công nghệ thông tin đến 2005 đạt mức độ tin học hóa quản lý hành chính nhà nước ở giai đoạn 4 với những yêu cầu phải đạt như sau :
+ Thực hiện tham gia vào mạng của tỉnh với đường truyền tốc độ cao và nối vào mạng diện rộng của Chính phủ thông qua máy chủ tại UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp nhằm trao đổi thông tin và khai thác có hiệu quả các cơ sở dữ liệu của Bộ và UBND tỉnh.
+ Xây dựng và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử : Website công nghiệp Đồng Nai.
+ Phối hợp thực hiện công tác tổ chức đánh giá hệ thống quản lý hành chính Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 đồng thời duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
+ Hoàn chỉnh chương trình phục vụ điều hành tác nghiệp và xây dựng 2 hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành công nghiệp bao gồm cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu lưới điện trên địa bàn tỉnh đồng thời xây dựng mạng thông tin quản lý với các doanh nghiệp thuộc Sở.

+ Đến năm 2005: 100% số chuyên viên của Sở có kiến thức cơ bản tin học trở lên, thành thạo tin học ứng dụng, biết khai thác có hiệu quả các dịch vụ trên Internet. Thường xuyên đào tạo cập nhật công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức của Sở, đảm bảo số giờ học tối thiểu về công nghệ thông tin cho mỗi công chức 20 giờ/năm. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên viên của Sở được trang bị máy tính tại văn phòng và sử dụng có hiệu quả máy tính được trang bị.  
Phần I

Hiện trạng về tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Công nghiệp và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành
1. Hiện trạng về tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Công nghiệp Đồng Nai.
Căn cứ Quyết định số 5327/QĐ.UBT ngày 4/11/1996 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bản quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Đồng Nai :

Sở Công nghiệp Đồng Nai là cơ quan chuyên môn ngành kinh tế kỹ thuật thuộc UBND tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về ngành công nghiệp bao gồm : cơ khí, điện, điện tử – tin học, hóa chất, địa chất, tài nguyên khoáng sản, mỏ (bao gồm cả than, dầu mỏ, khí đốt và đá quí) và công nghiệp tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Sở Công nghiệp Đồng Nai có các nhiệm vụ :

- Xây dựng trình UBND tỉnh các văn bản pháp luật thuộc ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu cụ thể hóa các chính sách kinh tế của Nhà nước về thể chế hóa các chủ trương Nghị  quyết của Tỉnh Đảng bộ và HĐND tỉnh có liên quan đến ngành thành các văn bản pháp qui trình UBND tỉnh ban hành.
- Xây dựng trình UBND tỉnh qui hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các qui định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, qui trình, qui phạm kỹ thuật, an toàn công nghiệp theo qui định của Chính phủ, Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh.

- Nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị của cơ sở, để đề xuất với Chính phủ, Bộ Công nghiệp bổ sung, sửa đổi các chính sách về kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc các kiến nghị với UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền.
- Giúp UBND tỉnh qui hoạch quản lý việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Luật Khoáng sản và theo qui định của Chính phủ và Bộ Công nghiệp.
- Giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giám sát quá trình lưu thông, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo nghị định và thông tư hướng dẫn hiện hành về vật liệu nổ công nghiệp.
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện năng trên địa bàn tỉnh theo qui định của Chính phủ, Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh.
- Quản lý chất lượng sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo qui định của Chính phủ, Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh.

- Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các ngành sản xuất công nghiệp do Sở quản lý.

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định việc thành lập doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, tham gia thẩm định việc tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước trong ngành công nghiệp theo sự phân công của UBND tỉnh.

- Được UBND tỉnh ủy quyền giao nhiệm vụ kế hoạch hàng năm cho các doanh nghiệp nhà nước theo sự phân cấp của UBND tỉnh, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp theo định kỳ về kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị doanh nghiệp thuộc phạm vi được giao quản lý.

- Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thuộc Sở do UBND tỉnh giao.

- Quản lý một số chức danh cán bộ theo phân cấp như trưởng, phó phòng ban Sở, chánh phó giám đốc, kế toán trưởng và các chuyên viên kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ đồng thời lập qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành công nghiệp ở địa phương trình UBND tỉnh.
- Thực hiện công tác thanh tra nhà nước và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các thành phần kinh tế thuộc ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn làm công tác công nghiệp ở huyện, thành phố thuộc tỉnh.
- Quản lý về tổ chức và công chức, viên chức, tài sản, kinh phí của Sở  theo qui định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Để thực hiện chức năng nhiệm vụ trên, Sở Công nghiệp Đồng Nai hiện nay được tổ chức như sau :

· Giám đốc Sở;
· Phó giám đốc phụ trách kinh tế;

· Các phòng ban chức năng gồm : phòng Kế hoạch và Quản lý công nghiệp ngoài quốc doanh; phòng Kỹ thuật; phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản; phòng Giám sát điện năng; phòng Tổ chức - hành chính và Thanh tra Sở.
Tổng số nhân lực của Sở Công nghiệp hiện nay có 40 người, trong đó 90% cán bộ công chức có trình độ đại học và trên đại học.
2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành.
2.1. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong giai đoạn 1992-2000, việc trang bị mạng máy tính nội bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý nhà nước của Sở:

+ Sử dụng các phần mềm quản trị dữ liệu và văn phòng đã nâng cao năng suất làm việc của chuyên viên Sở và việc tìm kiếm, sao chép, lưu trữ nhanh hơn trước nhiều.

+ Sử dụng bảng tính của Excel để xử lý các bảng tính lớn về số liệu các doanh nghiệp trên địa bàn đã giúp cho việc cung cấp các dữ liệu nhanh và kịp thời cho công tác báo cáo định kỳ theo yêu cầu của UBND tỉnh và các nhu cầu sử dụng khác.

+ Việc thu thập và xử lý thông tin cho công tác thẩm định, kiểm tra các lĩnh vực chuyên môn nhanh và kịp thời cho các đơn vị liên quan.

+ Sử dụng mạng Cestinet và Internet đã giúp cho Sở có được những thông tin hữu ích phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở.

+ Sử dụng phần mềm PC - ANYWHERE giúp lãnh đạo điều hành từ xa công việc của Sở.

+ Quản lý nhân sự bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro.

+ Quản lý văn thư lưu trữ bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro.

+ Quản lý doanh nghiệp bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro.

+ Sử dụng thư điện tử giúp cho lãnh đạo của Sở trao đổi thông tin với các cơ quan, doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện.

2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật  công nghệ thông tin của Sở.
Từ năm 1992 Sở Công nghiệp Đồng Nai đã đầu tư trang bị hệ thống mạng nội bộ gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (1992) tổ chức huấn luyện tại chỗ;  giai đoạn 2 (1993 - đến nay) vận hành khai thác mạng LAN của Sở. Do nguồn kinh phí có hạn, nên thiết bị mạng được trang bị chủ yếu bằng nguồn huy động các doanh nghiệp thuộc Sở và mua linh kiện lắp ráp, đến năm 2000 các máy đã quá cũ và lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu công việc được tin học hóa ngày càng cao của Sở. Cụ thể như sau:

	STT
	Mạng LAN Sở Công nghiệp
	§VT
	Số lượng
	Năm đưa vào 
sử dụng

	1
	Máy chủ
	cái
	01
	1993

	2
	Máy trạm
	cái
	01
	1992, huấn luyện

	3
	Máy trạm
	cái
	03
	1993

	4
	Máy trạm
	cái
	02
	1995

	5
	Máy trạm
	cái
	02
	1996

	6
	Máy in
	cái
	01
	1992

	7
	Máy in
	cái
	01
	1995

	8
	Modem
	cái
	02
	1993


Phần lớn các máy vi tính thế hệ cũ đã sử dụng gần 10 năm, dung lượng bộ nhớ nhỏ không nâng cấp được và không đáp ứng được yêu cầu sử dụng các phần mềm mới có hiệu quả hơn trong công tác quản lý của Sở.

2.3. Tình hình năng lực sử dụng CNTT của cán bộ, công chức của Sở.

Tổng số cán bộ nhân viên của Sở hiện nay có 40 người (có 36 cán bộ chuyên viên và 4 lái xe tạp vụ). Trong đó :

+ Số lượng cán bộ chuyên viên qua đào tạo cơ bản tin học : 34/36

+ Số lượng cán bộ chuyên viên qua đào tạo nâng cao tin học :  5

+ Số lượng cán bộ chuyên ngành tin học : 2

+ Số cán bộ đã sử dụng mạng để khai thác thông tin : 4

Nhìn chung lực lượng nhân lực tin học của Sở: trên 94% số chuyên viên qua đào tạo cơ bản và sử dụng được máy vi tính trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, lực lượng nhân lực tin học qua đào tạo nâng cao còn thấp, nhất là đội ngũ có khả năng lập trình ứng dụng trong công tác quản lý.

Tóm lại, thực hiện tin học hóa công tác quản lý nhà nước của Sở trong thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực phục vụ đắc lực cho Sở thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Đánh giá chung hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu thức phân chia 4 giai đoạn tin học hóa của Nhà nước cho thấy : Kết quả ứng dụng CNTT của Sở Công nghiệp đã gần hoàn thành giai đoạn 2 với những yêu cầu đã đạt được:
· Đã vận hành mạng LAN trong phạm vi các phòng ban trong Sở.
· Hoàn thiện, mở rộng phạm vi sử dụng của chương trình quản lý văn bản tại Văn phòng Sở và thực hiện lưu trữ trên mạng.
· Hoàn chỉnh xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử : Website Công nghiệp Đồng Nai.
· Trên 70% cán bộ chuyên viên đã được đào tạo tin học căn bản.
Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn chỉnh ứng dụng CNTT giai đoạn 2, Sở Công nghiệp còn phải tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh việc trao đổi thông tin và xây dựng các hệ thống thông tin thống nhất với các hệ thống thông tin của UBND tỉnh và của Bộ Công nghiệp và với các doanh nghiệp trực thuộc Sở.
Phần Ii

Các hệ thống thông tin cần tin học hóa
I. Yêu cầu :

Để phát huy các hệ thống thông tin có hiệu quả thiết thực phục vụ cho Sở Công nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, việc xây dựng các hệ thống thông tin cần phải đảm bảo các yêu cầu sau :
- Là cơ quan quản lý Nhà nước phải đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý Nhà nước theo phương châm: bảo đảm tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả lâu dài. 

- Đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đủ mạnh để chạy được những phần mềm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành của Sở. Mức độ mua sắm thiết bị đồng bộ trên cơ sở đã xác định rõ mục tiêu công việc, khối lượng thông tin cần xây dựng. 

- Phải chuẩn bị đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin để khai thác hiệu quả nhất khả năng của hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

- ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với chương trình cải cách hành chính của Nhà nước để xây dựng các chương trình ứng dụng phù hợp với thực tế bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ.

Ii. các hệ thống thông tin
Với quan điểm áp dụng tin học vào trong công tác quản lý ở mức cao nhất có thể làm được nhằm nâng cao hiệu quả công tác quả lý chuyên ngành. Sở Công nghiệp dự kiến trong giai đoạn 2001-2005 đưa vào ứng dụng các chương trình quản lý bằng tin học và các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chuyên ngành sau đây:

1. Phân hệ thông tin tác nghiệp :
Bao gồm các chương trình ứng dụng sau :
	STT
	Tên ứng dụng
	Đơn vị ứng dụng
	Phần mềm sử dụng

	1
	Chương trình quản lý thống kê tổng hợp, hạch toán kế toán.
	P. KH
	Access

	2
	Chương trình quản lý nhân sự
	P. TCHC
	Access

	3
	Chương trình quản lý công văn đi và đến.
	P. TCHC
	Access

	4
	Chương trình quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
	P. TCHC
	Access

	5
	Chương trình quản lý thẩm định dự án đầu tư.
	P. KT
	Excel & Access

	6
	Chương trình quản lý công tác kiểm tra dự toán và thẩm kế.
	P. GS§N
	Access

	7
	Xây dựng trang Website công nghiệp và từng doanh nghiệp trong tỉnh và đào tạo đội ngũ thiết kế trang Web cho ngành.
	Các phòng
	Office XP

	8
	Nối mạng với UBND tỉnh, Bộ Công nghiệp và mạng diện rộng Chính phủ thông qua máy chủ UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp.
	Các phòng
	Lotus Notes


1.1. Chương trình quản lý thống kê tổng hợp, hạch toán kế toán :  

Phần mềm sử dụng: hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Nội dung chương trình: 

+ Thực hiện thống kê tổng hợp tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn chi tiết đến từng doanh nghiệp gồm giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, sản phẩm chủ yếu, giá trị xuất nhập khẩu, lao động, nộp ngân sách... Thống kê báo cáo tình hình theo từng tháng, quý, năm. 

+ Xử lý, hiệu chỉnh và tổng hợp số liệu báo cáo và in báo cáo thống kê định kỳ.

+ Xây dựng chương trình quản lý hạch toán kế toán theo hệ thống tài khoản nhà nước quy định, để theo dõi cập nhật số liệu, kết chuyển số liệu trên tài khoản, tính toán và xử lý...và in ấn các báo biểu kế toán theo quy định.

1.2. Chương trình quản lý nhân sự (Đảm bảo yêu cầu phù hợp với đề án 112 UBND tỉnh) :
Phần mềm sử dụng : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Đối tượng quản lý là toàn bộ danh sách cán bộ chuyên viên và nhân viên văn phòng Sở, các cán bộ quản lý và đội ngũ kỹ sư, chuyên viên tại doanh nghiệp trực thuộc, danh sách các Đảng viên của Sở và các doanh nghiệp trực thuộc, các cán bộ hưu trí của văn phòng Sở, các cán bộ nguyên là chánh, phó giám đốc Sở và doanh nghiệp thuộc Sở.

Nội dung quản lý là các thông tin lý lịch cá nhân, mỗi cá nhân là một mẫu tin, có ảnh.

Mục tiêu và kết quả: nhằm lưu trữ, sắp xếp, cập nhật, tìm kiếm và in ấn lý lịch cá nhân của một cá nhân một cách nhanh nhất phục vụ cho công tác đào tạo, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ hưu trí trong ngành.

1.3. Chương trình quản lý công văn đi và đến (Đảm bảo yêu cầu phù hợp với đề án 112 UBND tỉnh) :  

Phần mềm sử dụng : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Thực hiện quản lý, tìm kiếm công văn đến theo số công văn, cơ quan phát hành, ngày phát hành, phòng hoặc cá nhân xử lý, thời gian và kết quả xử lý. Thực hiện quản lý, tìm kiếm công văn đi theo số công văn, ngày phát hành, người soạn thảo, người ký, cơ quan nhận, liên kết với công văn đến cũng xử lý bằng cơ sở quản trị dữ liệu Access. 

Mục tiêu và kết quả: nhằm lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm và in ấn các loại công văn đi và đến một cách nhanh nhất.

1.4. Chương trình quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu (Đảm bảo yêu cầu phù hợp với đề án 112 UBND tỉnh) :  

Phần mềm sử dụng : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Thực hiện quản lý các loại hồ sơ tài liệu như tên hồ sơ tài liệu và các thông tin khác liên quan bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. 

Mục tiêu và kết quả: nhằm lưu trữ, sắp xếp, cập nhật, tìm kiếm và in ấn (nếu cần) các loại hồ sơ tài liệu một cách nhanh nhất.

1.5. Chương trình quản lý thẩm định dự án đầu tư :

Phần mềm sử dụng : hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access kết hợp với Excel.

Chương trình thực hiện kiểm tra các số liệu tính toán của dự án và cho ra kết quả làm cơ sở để đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư.

Quản lý các dự án đầu tư ở dạng cơ sở dữ liệu : cập nhật các dự án mới, các thông tin số liệu về dự án đầu tư... là cơ sở để truy cập thông tin về dự án đầu tư khi cần thiết.

1.6. Chương trình quản lý công tác kiểm tra dự toán và thẩm kế :

 a. Phần quản lý công tác thẩm định TKKT-TDT các công trình điện :

Phần mềm sử dụng : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Thực hiện quản lý hồ sơ xin thẩm định như tên hồ sơ , tài liệu và các thông tin khác có liên quan đến dự án bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Acess.

Lãnh đạo Sở thường xuyên theo dõi nhắc nhở hàng tuần các dự án chưa giải quyết xong ; Trưởng phòng theo dõi nhắc nhở các chuyên viên trực tiếp thực hiện để đảm bảo thời gian đúng theo quy định. 
b. Phần thực hiện công tác thẩm định TKKT-TDT các công trình điện:

ứng dụng phần mềm tính toán Excel trong việc kiểm tra dự toán để cho ra kết quả thẩm định TDT(DT) các công trình điện.

ứng dụng phần mềm tính toán Excel trong việc quản lý kết quả thẩm định, tổng hợp kết quả hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm. Kịp thời truy xuất khi cần thiết, phục vụ các báo cáo cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

1.7. Xây dựng trang Website công nghiệp :

Phần mềm sử dụng : phần mềm Office XP

- Xây dựng trang Web công nghiệp bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh gồm các nội dung sau:

+ Cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp;

+ Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh;

+ Tiềm năng phát triển;

+ Quá trình phát triển;

+ Lợi thế đầu tư;

+ Ưu đãi đầu tư;

+ Giới thiệu về các khu công nghiệp;

+  Giới thiệu về các doanh nghiệp;

+ Tin tức và sự kiện;

+ Thảo luận trên mạng;

+ Tư vấn và giải  đáp;

+ Cơ chế thị trường Hoa Kỳ;

+ Audio;

+ Anh hùng đất Đồng Nai;
+ Bác Hồ với Đồng Nai;

+ Phát thanh truyền hình.

- Từng doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể trang Web được thiết kế hệ thống quản trị theo phương thức thương mại điện tử.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường thông qua việc quảng bá trang Web của ngành công nghiệp bằng công cụ tìm kiếm toàn cầu và với bộ sưu tầm địa chỉ email của các doanh nghiệp. Đến năm 2005 phấn đấu sưu tầm được trên 50.000 địa chỉ email phục vụ cho công tác quảng bá Website của ngành và giới thiệu doanh nghiệp.

- Tổ chức vận hành tốt hệ thống quản trị trong Website như tư vấn và giải đáp, thảo luận, thông tin doanh nghiệp, tin tức sự kiện...

1.8. Nối mạng với UBND tỉnh, Bộ Công nghiệp và mạng diện rộng Chính phủ thông qua máy chủ UBND tỉnh :

Phần mềm sử dụng : Lotus Notes

a. Nối mạng với UBND tỉnh và mạng diện rộng Chính phủ thông qua máy chủ UBND tỉnh:

+ Khai thác có hiệu quả các cơ sở dữ liệu tổng hợp chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở.

+ Khai thác thông tin các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở.

+ Cung cấp thông tin cho UBND tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

b. Nối mạng với Bộ Công nghiệp:

+ Nhận thông tin từ Bộ Công nghiệp và các doanh nghiệp Trung ương thông qua Bộ Công nghiệp.

+ Cung cấp thông tin cho Bộ Công nghiệp phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của Bộ.

2. Phân hệ các cơ sở dữ liệu Multimedia tích hợp trên GIS.
Căn cứ nhu cầu thông tin dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, Sở Công nghiệp dự kiến xây dựng các cơ sở dữ liệu sau :
	STT
	Tên ứng dụng
	Đơn vị ứng dụng
	Phần mềm sử dụng 

	1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghiệp tích hợp trên GIS
	Các phòng
	ARC/INFO & Arc View

	2
	Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. (đã hoàn thành)
	P. QLTNKS
	ARC/INFO & Arc View

	3
	Cơ sở dữ liệu lưới điện phục vụ công tác quản lý điện năng.
	P. GS§N
	ARC/INFO & Arc View


2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp (Báo cáophân tích cụ thể trong dự án cơ sở dữ liệu công nghiệp – Phụ lục 3) :

Yêu cầu : Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên nền DONAGIS.

Phần mềm sử dụng :  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, công nghệ GIS của bảng R3R1 và các trình Multimedia.

Yêu cầu chương trình : toàn bộ quá trình nhập dữ liệu ban đầu, cập nhật, hiệu chỉnh, xử lý và truy xuất thông tin đều tự động, dễ sử dụng và sát với nhu cầu trong công tác quản lý ngành công nghiệp.  

Nội dung của chương trình gồm:

- Khởi tạo :

+ Quét và số hóa các loại bản đồ cần thiết tạo dữ liệu không gian của cơ sở dữ liệu.

+ Xây dựng dữ liệu thuộc tính gồm khoảng trên 1000 mẫu tin (records). Mỗi mẫu tin chứa thông tin về một doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn). Nội dung từng mẫu tin chứa toàn bộ thông tin cơ bản về một doanh nghiệp như : tên doanh nghiệp, ngày thành lập, vốn, số lao động...

- Khai thác:

+ Sử dụng các công cụ của Access, Arc View, ARC/INFO để thực hiện các chức năng:

· Cập nhật và hiệu chỉnh thông tin về doanh nghiệp.

· Xử lý thông tin theo các yêu cầu sử dụng.

· Truy xuất thông tin theo yêu cầu ứng dụng.

+ Lập các chương trình ứng dụng chuyên sâu hơn bằng Visual Basic nhằm khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu công nghiệp.

Hiệu quả của chương trình: cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ về các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn phục vụ cho nhu cầu đa dạng của người sử dụng.

2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :

Yêu cầu : Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên nền DONAGIS.

Phần mềm sử dụng :  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server, công nghệ GIS của bảng R3R1 và các trình Multimedia.

Hệ thống thông tin địa lý – GIS (Geographic Infomation System) là một phương pháp nghiên cứu mới cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và trực quan cho người sử dụng.

Với việc ứng dụng công nghệ xây dựng hệ thống thông tin địa lý - GIS  để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên khoáng sản của tỉnh Đồng Nai, giúp cho công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả.

Phần mềm: đang sử dụng các phần mềm GIS như: ARC/INFO 4.0 for PC; Arcview 3.2a for PC; Mapinfor 5.0; Intergraph - Microstation-Geomedia, đây là những phầm GIS mạnh và cho phép trao đổi dữ liệu với phần mềm quản trị dữ liệu như: Foxpro; Microsoft Office; ACDSee (thể hiện ảnh); Herosoft (thể hiện phim).

Cơ sở dữ liệu: Trong CSDL TNKS gồm có dữ liệu không gian; dữ liệu thuộc tính (dữ liệu phi không gian) và sự liên kết của hai thành phần này.

Qui trình: gồm có các qui trình cập nhật, lưu trữ, hiển thị dữ liệu. Đồng thời thực hiện phân tích không gian nhằm thu được thông tin mới thoả mãn nhu cầu người sử dụng.

(Chi tiết cơ sở dữ liệu thể hiện trong Báo cáo tổng kết Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai)

2.3. Cơ sở dữ liệu quản lý lưới điện phục vụ công tác quản lý điện năng (Báo cáo phân tích cụ thể trong dự án cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý điện năng – Phụ lục 4) :
2.3.1. Yêu cầu : 
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên nền DONAGIS.

Phần mềm sử dụng :  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, công nghệ GIS của bảng R3R1 và các trình Multimedia.

2.3.2. Nội dung :
- Thể hiện những đặc trưng chủ yếu của ngành sản xuất và tiêu thụ năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thể hiện phân bố các trạm biến áp nguồn 220/110KV, trạm trung gian 110/22KV và các trạm phân phối 15(22)/0,22-0,44KV.

- Thể hiện sự phân bố các tuyến đường dây 500KV , 220KV , 110KV và 22KV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
a. Bản đồ : 
Bao gồm các lớp thông tin.

Vị trí các doanh nghiệp của ngành sản xuất và truyền tải năng lượng.

Vị trí các trạm biến áp nguồn (220/110KV) và các trạm biến áp trung gian (110/22KV).

Vị trí các trạm biến áp phân phối 15(22)/0,22-0,44KV.

Hệ thống lưới điện truyền tải (220KV, 110KV, 66KV) trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống lưới điện phân phối 15(22)KV trên địa bàn tỉnh.

b. Thuộc tính :

Thông tin về các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và truyền tải điện năng.

+ Vị trí.

+ Giá trị sản lượng.

+ Tổng doanh thu.

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng.

+ Giá bán điện hiện nay

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm.

+ Tổng số lao động, thành phần lao động.

Thông tin về các trạm biến áp nguồn và trạm biến áp trung gian

+ Vị trí.

+ Nguồn cấp điện.

+ Bán kính cấp điện tối đa.

+ Khả năng chuyển tải hiện nay.

+ Định hướng phát triển trong tương lai.

+ Đội ngũ cán bộ quản lý , vận hành.

Thông tin về các trạm biến áp phân phối

+ Vị trí.

+ Nguồn cấp điện.

+ Bán kính cấp điện tối đa.

+ Khả năng chuyển tải hiện nay.

+ Định hướng phát triển trong tương lai.

Thông tin về hệ thống đường dây truyền tải.

+ Điểm xuất phát, điểm dừng hiện nay.

+ Tiết diện dây dẫn, số mạch nhánh hiện nay.

+ Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành.

+ Khả năng phát triển trong tương lai.

c. Bảng biểu

Mỗi lớp thông tin có một bảng thuộc tính tương ứng kèm theo.

Bảng biểu có chức năng tổng hợp, phân tích thông tin nhanh, dễ dàng; giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm được các thông tin cần thiết.

d. Hình ảnh, âm thanh

Hình ảnh các nhà máy điện, các trụ sở của các doanh nghiệp kinh doanh điện năng.

Hình ảnh các doanh nghiệp tiêu thụ điện năng có công suất lớn hơn 1 MVA.

Các đoạn phim về hoạt động sản xuất và truyền tải năng lượng điện.

Phần Iii

Hạ tầng cơ sở kỹ thuật 
công nghệ thông tin
Để thực hiện được đề án tin học hóa quản lý nhà nước của Sở Công nghiệp giai đoạn 2001-2005 trong khi hệ thống mạng cũ đã lạc hậu và cũ kỹ không đáp ứng được yêu cầu công việc thì thực hiện nâng cấp hệ thống mạng vi tính (LAN) của Sở công nghiệp là một giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo thực hiện được các mục tiêu tin học hóa công tác quản lý của Sở. 

1. Mục tiêu và yêu cầu giải pháp :

- Thiết kế hệ thống mạng để kết nối tất cả các máy tính của các phòng ban Sở Công nghiệp Đồng Nai (SCNĐN), hệ thống mạng máy tính bao gồm 1 máy chủ và 28 trạm làm việc, trong đó phải đầu tư mới 1 máy chủ, 25 trạm.

- Kiểu nối mạng là Fast-Ethernet với tốc độ là 100 Mbps và cấu hình của mạng là hình sao.

- Hệ thống mạng phải được thiết kế để có thể tích hợp hoặc kết nối tốc độ cao với hệ thống mạng trong toà nhà trụ sở làm việc khối nhà nước của ủy ban nhân dân Tỉnh  khi trụ sở của Sở Công nghiệp được dời về tòa nhà trụ sở này.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu, kiểm soát được việc sử dụng tài nguyên và ngăn chặn hiệu quả việc truy cập ra vào bất hợp pháp trên mạng.

- Xây dựng mô hình quản lý mạng máy tính thuận tiện cho công tác vận hành và bảo trì hệ thống.

Các thuật ngữ kỹ thuật sử dụng trong đề án này, đối với lần đầu tiên sử dụng sẽ được dịch sang tiếng Việt với nguyên mẫu tiếng Anh trong ngoặc đơn ( ) theo sau, sau đó các thuật ngữ này trong toàn bộ phần còn lại của đề án  sẽ được giữ nguyên mẫu tiếng Anh.

2. Mô tả giải  pháp :

Hệ thống cáp có sơ đồ hình học (topology) hình sao (star network), dùng cáp đồng xoắn đôi không bọc kim (Unshielded Twisted Pair) loại Cat 5 gọi tắt là UTP Cat 5 làm môi trường truyền dẫn (media), sử dụng công nghệ Fast Ethernet IEEE-802.3 tốc độ 100Mbps.

3. Danh sách thiết bị :

a) - Các thiết bị cần có khi lắp đặt hệ thống cáp :
1- UTP  connector  :    70 cái

2- Cáp UTP Cat 5   :  610 mét

3- ống nhựa bọc cáp (PVC Trunking) :  150 mét

b) - Các thiết bị cần thiết khi lắp đặt hệ thống các thiết bị mạng :

1- HUB Compex 8 ports RJ-45, 10/100 Base-TX  :  01 bộ

2- HUB Compex 16 ports RJ-45, 10/100 Base-TX:  02 bộ

3- Intel Print Server PRO/100:  01 bộ

4- Modem: 3 Com US Robostic EX 56 Kbps: 01 bộ

c- ổn áp trung tâm LIOA Model NL 10000 SI:  01 bộ.

d) - Các thiết bị nhập kết xuất trong quá trình vận hành mạng :
1- Projector multimedia EIKI LC - XNB2WM: 01 bộ

2- Inkjet Print Epson Stylus Photo 1290   :  01 bộ

3- Laser HP 5000 (A3, 16 ppm (A4), 4 MB ram): 01 bộ

4- Laser HP 1200 (A4, 14 ppm, 8 MB ram) : 01 bộ

5- Color Scanner perfection 1240 U Photo LE: 01 bộ.

e) - Thiết bị back-up dữ liệu :

     - CD RW : 1 cái.

4. Hệ điều hành mạng :

a) - Hệ điều hành mạng :

- Hệ điều hành mạng (Network Operating System - NOS) để vận hành trên hệ thống mạng của SCNĐN là Microsoft Windows 2000 Advance Server. 

- Việc điều hành và theo dõi hàng ngày được thực hiện bằng phần mềm IBM Netfinity manager cài đặt trên workstation của administrator.

5. Lựa chọn máy chủ (Server) và trạm làm việc (Workstation) :

a) - Máy chủ (Server)

- Server Netfinity 5100 (8658-41Y)

+ 2YPIII 866/133 MHz, FSB/256 Kb, Ultra 2 SCSI Dual channel

+ SDRAM: 1 GB

+ HDD: 2X9.1 GB HS Wide Ultra 160

+ FDD: 1.44 MB.

+ CDRom: 40X

+ NIC: 10/100 Mbps

+ Monitor: 15"

+ Nâng cấp Server IBM Netfinity 5100

- 256 MB SDRAM ECC

- 36,4 GB HDD Hotswap

b) - Trạm làm việc (Workstation) :
- 01 trạm làm việc đồng thời sử dụng cho lãnh đạo khi công tác xa cần liên lạc với sở :

+ Notebook Toshiba Sattelite 2800/2805

+ Monitor Viewsonic 17" E70FB

+ Mouse Logitech USB.

- 25 trạm làm việc cố định đặt tại văn phòng Sở với cấu hình sau: 

+ Intel Mainboard 850MD, sound on board
+ CPU Intel Pentium 4-2.0 GHz Processor +ATX Case for Pentium 4
+ 256MB RDRAM + Tomardor Geforce 2; 

+ AGP 4X, 64 MB-SDRAM
+ FDD 1.44 MB (Mitsumi)

+ 40 GB HDD Seagate  
+ Keyboard Mitsumi + Logitech Mouse + Mouse Pad + Glass filter
+ 15" Monitor Samsung SyncMaster + CD ROM 52X Speed LG.

+ Lan card 10/100 Compex.
Phần Iv

Đào tạo ứng dụng tin học
 Để sử dụng có hiệu quả các trang bị cơ sở hạ tầng thông tin, tránh lãng phí đầu tư thì việc đào tạo con người sử dụng có vai trò hết sức quan trọng. Do đó để chuẩn bị đội ngũ nhân lực cho việc thực hiện đề án tin học hóa quản lý nhà nước và sử dụng có hiệu quả thiết bị đầu tư, Sở có chương trình đào tạo nhân lực như sau:

+ Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo công nghệ thông tin của tỉnh và Bộ Công nghiệp theo Đề án của tỉnh và Bộ.

+ Đào tạo cơ bản tin học cho 100% cán bộ chuyên viên làm việc trong các phòng nghiệp vụ. Trong đó sẽ đào tạo nâng cao công nghệ thông tin trên 80% tổng số chuyên viên đạt trình độ thông thạo ứng dụng công nghệ thông tin và có khả năng tự xây dựng các chương trình ứng dụng CNTT có hiệu quả phục vụ cho công việc chuyên môn.

+ Đào tạo cho các chuyên viên sử dụng và khai thác hiệu quả thông tin trên mạng và các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành của Sở.

+ Xây dựng lực lượng nhân lực công nghệ thông tin mạnh chuẩn bị cho chương trình tin học hóa ở mức cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng hợp nhu cầu đào tạo nhân lực CNTT 2001-2005
	STT
	Chuyên ngành đào tạo
	Số lượng (người)
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Đào tạo sử dụng, vận hành chương trình ứng dụng dành cho chuyên viên 
	25
	Ngắn hạn dưới 6 tháng
	Kinh phí đào tạo của Sở

	2
	Đào tạo phát triển ứng dụng dành cho kỹ sư tin học
	4
	1 năm
	Kinh phí đào tạo của Sở

	3
	Đào tạo quản trị và phát triển hệ thống dành cho quản trị mạng
	1
	1 năm
	Kinh phí đào tạo của Sở

	4
	Đào tạo quản lý và điều hành dự án CNTT dành cho lãnh đạo
	1
	Dưới 1 năm
	Kinh phí đào tạo của Sở


Phần v

Dự toán kinh phí
I. Dự toán kinh phí thực hiện
1. Kinh phí trang bị phần cứng và phần mềm

Đơn vị tính : triệu đồng

	
	
	
	Phân kỳ đầu tư

	STT
	Khoản mục chi phí
	Tổng số
	2002
	2003
	2004

	
	Tổng số :
	2.258,04
	414
	1.488,34
	355,7

	1
	Máy móc thiết bị
	585,314
	
	585,314
	

	2
	Xây dựng phần mềm
	1.369,7
	414
	600
	355,7

	
	Các phần mềm tác nghiệp
	14
	14
	
	

	
	Trang WEB công nghiệp và duy trì trang WEB
	100
	100
	
	

	
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu công nghiệp và duy trì cập nhật
	455,7
	200
	200
	55,7

	
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu lưới điện và duy trì cập nhật
	800
	100
	400
	300

	3
	Chi phí khác : Lập hồ sơ đề án, mời thầu và thẩm định, chi phí quản lý... =5%(1+2)
	97,75
	
	97,75
	

	4
	Dự phòng phí = 10%(1+2+3)
	205,276
	
	205,276
	


(Chi tiết cụ thể trên Phụ lục 1 và 2 đính kèm)
2. Kinh phí đào tạo : 
Sử dụng kinh phí thường xuyên của Sở và theo chương trình đào tạo nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh.
Tổng cộng kinh phí thực hiện đề án : 2.258 triệu đồng.

(Hai tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu đồng)

II. Nguồn kinh phí thực hiện.
Sử dụng nguồn kinh phí xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh.
phần vi

Tổ chức thực hiện Đề án

I. Tổ chức thực hiện 

Giám đốc Sở Công nghiệp là ủy viên Ban điều hành Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 của tỉnh (gọi tắt là Ban điều hành Đề án 112) đồng thời trực tiếp chỉ đạo các phòng ban Sở thực hiện đề án theo tiến độ như sau :
	STT
	Tên ứng dụng
	Đơn vị thực hiện
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	1
	Trang bị MMTB
	PKT
	[image: image1]
	
	
	
	

	2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công nghiệp.
	P. KH
	
	
	
	
	

	3
	Chương trình quản lý hồ sơ công văn, thống kê tổng hợp, nhận sự.
	P. TCHC + PKH
	
	
	
	
	

	4
	Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.
	P. QLTNKS
	
	
	
	
	

	5
	Chương trình quản lý thẩm định dự án đầu tư.
	P. KT
	
	
	
	
	

	6
	Chương trình quản lý công tác kiểm tra dự toán và thẩm kế.
	P. GS§N
	
	
	
	
	

	7
	Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý điện năng.
	P. GS§N
	
	
	
	
	

	8
	Xây dựng trang Web công nghiệp Đồng Nai
	Các phòng
	
	
	
	
	

	9
	Nối mạng với UBND tỉnh và mạng diện rộng Chính phủ 
	Các phòng
	
	
	
	
	

	10
	Nối mạng với Bộ Công nghiệp
	Các phòng
	
	
	
	
	

	11
	Đào tạo nguồn nhân lực
	Các phòng
	
	
	
	
	


II. kết luận và kiến nghị
Trong xu thế công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý Nhà nước. Từ năm 1995, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin nhằm xây dựng một kế hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin đến năm 2000. Ngày 25/7/2001 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 làm cơ sở cho các cơ quản quản lý Nhà nước triển khai đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trong phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình. Do vậy trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Sở Công nghiệp Đồng Nai, việc xây dựng đề án tin học hóa quản lý nhà nước và triển khai thực hiện đề án của Sở là một nhiệm vụ trọng tâm và hết sức cần thiết trong giai đoạn 2001-2005 nhằm ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao nhất vào công tác quản lý nhà nước của Sở. Đây là một đề án kịp thời và có ý nghĩa thực tiễn cao giúp cho việc nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhà. 

Để thực hiện được đề án, Sở Công nghiệp có một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ Sở trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở.

2. Đề nghị UBND tỉnh, Ban Điều hành đề án 112 và các ngành sớm xem xét, phê duyệt đề án và cân đối nguồn kinh phí cho Sở Công nghiệp để thực hiện đề án tin học hóa quản lý nhà nước trong giai đoạn 2001-2005.
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